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Câu 1 (2,0 điểm):
a. Thế nào là tính trạng, cặp tính trạng tương phản? Tại sao Menđen lại chọn các cặp tính trạng tương phản khi thực hiện các phép lai?

b. Theo quan điểm của Menđen, các nhân tố di truyền tồn tại và vận động như thế nào?

Câu 2 (1,5 điểm).
a. Những cơ chế sinh học nào xảy ra đối với các cặp NST tương đồng ở cấp độ tế bào đã làm biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ở những loài sinh sản hữu tính ?

b. Kí hiệu bộ NST của một loài sinh vật như sau:  Aa 
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Ee XX. 

Khi giảm phân bình thường, không có trao đổi đoạn, có thể tạo ra bao nhiêu loại giao tử? Hãy viết kí hiệu các loại giao tử đó? 

Câu 3 (2,0 điểm).
Nêu những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân?
Câu 4 (1,5 điểm).
Cấu trúc nào là vật chất di truyền ở cấp độ tế bào? Cơ chế ổn định vật chất đó qua các thế hệ khác nhau của tế bào và cơ thể?
Câu 5 (1,0 điểm).
a. Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì đối với chọn giống và tiến hoá? 

b. Tại sao ở các loài sinh sản giao phối biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính?

Câu 6 (1,5 điểm).
 
Ở một loài sinh vật, một tế bào sinh dưỡng nguyên phân liên tiếp 4 đợt tạo ra các tế bào con có tổng số 384 nhiễm sắc thể đơn.

a, Xác định số tế bào con được tạo ra.

b. Xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài.

c. Tất cả các tế bào con tạo ra sau 4 đợt nguyên phân đều trở thành tinh bào bậc 1 trải qua giảm phân tạo giao tử. Xác định số giao tử  được tạo ra.

Câu 7 (1,0điểm).

Cho lai 2 giống cà chua thuần chủng với nhau được F1, cho F1 tiếp tục tự thụ phấn với nhau được F2 gồm 9600 cây trong đó có 600 cây hoa vàng, quả bầu dục. Biết rằng mỗi tính trạng do một gen quy định, các tính trạng tương phản với hoa vàng, quả bầu dục là hoa đỏ, quả tròn. Biện luận xác định kiểu gen, kiểu hình của P; viết sơ đồ lai từ P đến F2.


HƯỚNG CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
MÔN:  Sinh học 9

Năm học: 2016 - 2017

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2,0điểm)
	a. - Tính trạng: Là những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể.

- Cặp tính trạng tương phản: Là hai trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của cùng loại tính trạng.

Menđen chọn các cặp tính trạng tương phản, vì:

- Trên cơ thể sinh vật có rất nhiều các tính trạng không thể theo dõi và quan sát hết được

- Khi phân tích các đặc tính sinh vật thành từng cặp tính trạng tương phản sẽ thuận tiện cho việc theo dõi sự di truyền của các cặp tính trạng và đánh giá chính xác hơn.

 b. - Nhân tố di truyền là loại vật chất di truyền nằm trong nhân tế bào và quy định nên tính trạng của cơ thể sinh vật.

- Trong tế bào nhân tố di truyền(NTDT) luôn tồn tại thành từng cặp  nhưng  không trộn lẫn vào nhau.

- Trong quá trình phát sinh giao tử các NTDT trong cặp nhân tố di truyền phân li về giao tử, các cặp NTDT phân li độc lập nhau.

- Trong quá trình thụ tinh, sự kết hợp giữa giao tử của bố với giao tử của mẹ đã đưa đến sự tổ hợp lại các cặp nhân tố di truyền.
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0,25

0,25

0,25



	Câu 2

(1,5điểm)
	a. - Ở kì đầu I xảy ra hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo giữa 2 crômatít khác nguồn trong cặp NST tương đồng.

- Tại kì giữa I các cặp NST kép tương đồng sắp xếp ngẫu nhiên trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. 

- Ở kì sau I diễn ra sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST kép tương đồng về hai cực của tế bào. Khi kết thúc phân bào hai tế bào mới được tạo thành đều có bộ NST đơn bội kép (nNST kép) khác nhau về nguồn gốc.

- Trong quá trình thụ tinh có sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các giao tử đực với các giao tử cái giúp các cặp NST tương đồng tái tổ hợp.

b.  Số loại giao tử được tạo ra: 23= 8 loại 

ABDEX,  ABDeX,  AbdEX,  AbdeX, aBDEX,   aBDeX,   abdEX,  abdeX
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	Câu 3

(1,5 điểm)
	* Điểm giống nhau

- Trong lần phân bào đều xảy ra các kỳ: trung gian, đầu, giữa, sau,cuối.

- NST đều xảy ra các hoạt động như: duỗi, xoắn, tự nhân đôi, đóng xoắn, xếp trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào và phân ly về 2 cực của tế bào. Các hoạt động của màng nhân, nhân con, thoi vô sắc, màng tế bào chất, trung thể trong từng kỳ tương ứng trong cả hai quá trình tương tự nhau.

- Đều là cơ chế nhằm duy trì sự ổn định bộ NST của loài

* Điểm khác nhau cơ bản :

Nguyên phân

Giảm phân

- Xảy ra 1 lần phân bào từ 1 tế bào mẹ tạo ra 2 tế bào con

- Số NST trong tế bào con bằng 2n giống tế bào mẹ
- NST có 1 lần sắp xếp trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào và phân ly về 2 cực của tế bào

- Không xảy ra tiếp hợp NST
- Xảy ra 2 lần phân bào từ 1 tế bào mẹ tạo ra 4 tế bào con

- Số NST trong tế bào con bằng n giảm một nửa so với tế bào mẹ

- NST có 2 lần sắp xếp trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào và phân ly về 2 cực của tế bào

- Xảy ra tiếp hợp NST

	0,25đ

0,25đ
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	Câu 4

(1,5điểm)
	- Vật chất di truyền ở cấp độ tế bào là nhiễm sắc thể.

- Cơ chế ổn định vật chất đó qua các thế hệ khác nhau của tế bào và cơ thể

  * Đối với loài sinh sản hữu tính:

   + Qua các thế hệ khác nhau của tế bào trong cùng một cơ thể, bộ nhiễm sắc thể được duy trì ổn định nhờ cơ chế nguyên phân. Sự kiện chính là là sự nhân đôi nhiễm sắc thể ở kì trung gian và sự phân li đồng đều nhiễm sắc thể ở kì sau đảm bảo hai tế bào con sinh ra có bộ nhiễm sắc thể giống hệt mẹ.

   + Qua các thế hệ khác nhau của cơ thể bộ nhiễm sắc thể được duy trì ổn định nhờ sự kết hợp của ba cơ chế nguyên phân, giảm phân và thụ tinh. Các sự kiện quan trọng nhất là sự nhân đôi, phân li và tổ hợp nhiễm sắc thể trong nguyên phân và giảm phân, sự tổ hợp các nhiễm sắc thể tương đồng có nguồn gốc từ bố và mẹ trong thụ tinh  ( giảm phân tạo giao tử có bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n), thụ tinh khôi phục lại bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n).

  - Đối với loài sinh sản sinh dưỡng: bộ nhiễm sắc thể được duy trì ổn định qua các thế hệ khác nhau của tế bào và qua các thế hệ khác nhau của cơ thể đều nhờ cơ chế nguyên phân. Sự kiện chính là là sự nhân đôi nhiễm sắc thể ở kì trung gian và sự phân li đồng đều nhiễm sắc thể ở kì sau đảm bảo hai tế bào con sinh ra có bộ nhiễm sắc thể giống hệt mẹ.


	0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,5đ



	Câu 5

(1,0điểm)
	a. Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì đối với chọn giống và tiến hoá:

    - Trong chọn giống : Tính đa dạng ở vật nuôi và cây trồng giúp con người có nhiều điều kiện để chọn và giữ lại những dạng phù hợp nhằm tạo ra giống mới có năng suất cao và phẩm chất tốt.

     - Trong tiến hoá : Tính đa dạng giúp mỗi loài có khả năng phân bố và thích nghi ở nhiều môi trường khác nhau làm tăng khả năng đấu tranh sinh tồn của chúng.

b. Ở những loài SV giao phối biến dị tổ hợp phong phú hơn vì :

-  Các loài giao phối trong quá trình giảm phân xảy ra cơ chế phân li, tổ hợp tự do của NST và của gen tạo nên nhiều loại giao tử nhờ đó khi thụ tinh đã tạo nên nhiều loại biến dị tổ hợp.

- Đối với các loài sinh sản vô tính là hình thức sinh sản bằng con đường  nguyên phân, nên bộ NST, bộ gen ở đời con vẫn giống với bộ NST, bộ gen so với thế hệ mẹ.(Con chỉ sao chép nguyên vẹn các đặc điểm di truyền của mẹ).


	0,25

0,25
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	Câu 6

(1,5điểm)
	a. Số TB con được tạo ra sau 4 đợt nguyên phân là:    
                      24 = 16 TB
b. Bộ NST lưỡng bội của loài:         
                  2n =  384 : 16 = 24
c. Sau giảm phân mỗi tinh bào bậc 1 tạo thành 4 giao tử

     Vì vậy số giao tử được tạo thành là:        
                     16 x 4 = 64
	0,5

0,5
0,5

	Câu 7

(1,0điểm)
	* Xét kết quả phép lai Ta thấy:

- Đời F2 có 600 cây trong tổng số 9600 kiểu hình hoa vàng, quả bầu dục  tương ứng với tỉ lệ = 
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- Mà mỗi tính trạng do 1 gen quy định, tính trạng tương phản với hoa vàng, quả bầu dục là hoa đỏ, quả tròn ( ở F2 16 kiểu tổ hợp và 2 tính trạng hoa vàng, quả bầu dục là tính trạng lặn; 2 tính trạng hoa đỏ, quả tròn  là những tính trạng trội; 2 cặp tính trạng di truyền theo quy luật phân li độc lập.

- Đời F2 có 16 kiểu tổ hợp = 4 loại giao tử đực x 4 loại giao tử cái.

( Cá các thể F1 đều có kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen.

- Quy ước gen: 

                        A:  quy định hoa đỏ; a quy định hoa vàng

                        B: quy định quả tròn; b: quy định quả bầu dục.

( Kiểu gen của cá thể F1 và cá thể thứ nhất đều là AaBb (hoa đỏ - quả tròn).

( P t/c có thể có kiểu gen sau:

- TH1 : Pt/c :    AABB (hoa đỏ - quả tròn) x aabb (hoa vàng - quả bầu dục) ( F1 : AaBb

- TH2 : Pt/ c :   AAbb (hoa đỏ - quả bầu dục) x aaBB (hoa vàng - quả tròn) ( F1 : AaBb

( Sơ đồ lai từ F1 ( F2:

F1:              AaBb                    x                    AaBb

G:      AB;  Ab;  aB;  ab                      AB;  Ab;  aB;  ab

F2:    9A-B-          :    3A-bb           :      3aaB-           :   1aabb

 (9 đỏ - tròn) : (3 đỏ-bầu dục) : (3 vàng-tròn)     : (1 vàng - bầu dục)
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